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Toùm taét

Thành phần hóa học tinh dầu lá và vỏ cành cây Re đỏ (Cinnamomum tetragonum A. Chev)
thu hái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, tỉnh Nghệ An được phân tích bằng phương pháp
GC và GC/MS đã xác định được 36-38 hợp chất, trong đó chủ yếu là các monoterpene. Thành
phần chính của tinh dầu là cis-geraniol (33,83-65,13%), cinnamaldehyde (2,55-40,99%), geranyl
acetate (0,19-14,77%), �-farnesene (0,29-3,66%), caryophyllene (1,57-2,19%) và β-pinene
(1,13-1,58%). Các dẫn xuất chứa oxi chiếm hàm lượng cao (85,37-88,11%), đặc biệt là hợp
chất cis-geraniol và cinnamaldehyde.

Từ khóa: Cinnamomum tetragonum, monoterpene, cis-geraniol, cinnamaldehyde, tinh dầu.

1. Mở đầu

Long Não (Lauraceae) là một họ thực vật có nhiều loài cây có giá trị như làm thuốc, lấy
gỗ, và đặc biệt là cho tinh dầu. Nhóm cây cho tinh dầu khá phong phú thuộc chi quế gồm một
số đại diện chính như: Re cuống dài (C. longepetiolatum), Quế đơn (C. cassia), Long não (C.
camphora), Re trắng mũi mác (Phoebe lanceolata), Re hương (C. balansae) [3], [6], [11], [16].

Hàm lượng và thành phần hóa học của tinh dầu ở mỗi loài thường khác nhau. Một số loài
có thành phần chủ yếu của tinh dầu là cinnamaldehyde; ở những loài khác, thành phần này là
các hợp chất như eugenol, camphor hay safrol. Trong đó, một số loài đã được nghiên cứu khá
sâu như: lá loài Long não (C. camphora) ở Trung Quốc đã xác định thành phần hóa học chính
của tinh dầu là camphor (83,87%); loài Xá xị (C. parthenoxylum) có các thành phần chính là
α-pinene (22,41%), sabinen (12,71%) và terpinen-4-ol (21,21%). Ở Malayxia, tinh dầu lá Xá
xị có thành phần chủ yếu là eugenol (45%) và safrol (20%) [8], [15], [16] . Trong khi đó, trans-
methyl iso-eugenol là thành phần chủ yếu (85,71-94,04%) của tinh dầu từ loài C. septentrionale
và C. platyphyllum [10].

Bên cạnh đó thành phần và hoạt tính tinh dầu của một số loài thuộc chi quế đã được đề
cập trong nhiều nghiên cứu như: Loài Quế đơn (C. cassia), Quế thanh (C. loureirii) [7], Quế
treøn (C. burmanni) [9], Quế xaây-lan (C. zeylanicum) [5], Vuø hương (C. porrectum), Re hoa
nhỏ (C. micranthum) [4], Re mốc (C. glaucescens) [15], [16].

(*) Khoa Sinh học, Trường Đại học Vinh.
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Ở Việt Nam, các công trình của Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Thị Tâm đã nghiên cứu
một số loài trong chi Cinnamomum khá đầy đủ như C. albiflorum, C. parthenoxylon, C. loureirii
và C. camphor. Đặc biệt là nghiên cứu về cây Long não (C. camphora), các tác giả đã đánh
giá về hàm lượng và sự tích lũy tinh dầu ở các bộ phận khác nhau từ cây non đến cây trưởng
thành cũng như nhân giống và triển khai sản xuất trên quy mô công nghiệp [2], [3], [4], [12].

Các loài Vù hương (C. parthenoxylon), Re hương (C. ovatum), Re hoa nhỏ (C. micranthum)
có thành phần chủ yếu trong tinh dầu là safrol (70-90%) [12], [13]. Ở nước ta, khi phân tích
các mẫu tinh dầu Quế khác nhau đã cho thấy hàm lượng (E)-cinnamaldehyde từ 80-95%, ngoài
ra còn có các hợp chất khác như cinnamyl acetate, cinnamyl alcohol, coumarin, benzyl benzoat
[11], [14].

Re đỏ hay còn gọi là Quế đỏ, Quế nâu (Cinnamomum tetragonum A. Chev) thuộc chi
Cinnamomum, được A. Chev mô tả khoa học đầu tiên năm 1918. Re đỏ là loài cây gỗ nhỏ,
cao 8-10 m; nhánh non vuông. Lá đơn, mọc đối, phiến hình trái xoan ngọn giáo, kích thước 13
x 5 cm, màu nâu tươi; gân gốc 3, cách gốc lá 3-4 mm, đôi gân bên chạy đến ¼ cuối của phiến,
gân bên mịn, lồi cả hai mặt; cuống lá dài 5-13 mm. Quả hình trái xoan, kích thước 15 x 8 mm,
trong bao hoa tồn tại thành đấu nhỏ [6]. Ở Việt Nam, loài này phân bố ở Lào Cai (Sa Pa),
Thanh Hóa, Nghệ An (Quỳ Châu). Về dạng sống và sinh thái, Re đỏ là cây gỗ nhỏ, mọc rải
rác trong rừng nhiệt đới, chủ yếu là ở hệ sinh thái rừng phục hồi sau nương rẫy [6], [11].

Nhìn chung các công trình nghiên cứu về cây Re đỏ còn hạn chế, đặc biệt chưa có nghiên
cứu nào đề cập đến tinh dầu của loài này. Vì vậy, mục tiêu của bài báo là cung cấp các dẫn
liệu về thành phần hoá học tinh dầu cây Re đỏ được thu từ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống,
tỉnh Nghệ An.

2. Nguyên liệu và phương pháp

2.1. Nguyên liệu

Các bộ phận lá và vỏ cành của cây Re đỏ được thu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống,
tỉnh Nghệ An, thời gian thu mẫu từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2012. Các mẫu được làm sạch và
tiến hành cất thu tinh dầu ngay sau khi thu hái. Mẫu thực vật cũng đồng thời được thu để định
loại và lưu giữ tại Bộ môn Thực vật, Khoa Sinh học, Trường Đại học Vinh.

2.2. Phương pháp

Tinh dầu từ lá và vỏ cành cây Re đỏ được tách bằng phương pháp cất lôi cuốn hơi nước
theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III [1]. Mẫu tươi (2 kg) được cắt nhỏ và chưng cất trong
thời gian 4 giờ ở áp suất thường. Hàm lượng % tinh dầu lá và vỏ cành cây Re đỏ được tính
theo nguyên liệu tươi.

Thành phần hoá học của tinh dầu được xác định bằng phương pháp sắc ký khí (GC) và
sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS). Sắc ký khí thực hiện trên máy Trace GC Ultra Gas Chro-
matograph gắn với detector FID (Thermo Scientific). Cột tách mao quản TR - 5MS: dài 30 m,
đường kính 0,25 mm, lớp phim dày 0,25 μm. Chương trình nhiệt độ: 60oC (2 phút) tăng 4oC /
phút, đến 220oC (10 phút); nhiệt độ injector 250oC; nhiệt độ detector 250oC; khí mang He
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(1,4 ml/phút); thể tích bơm mẫu 1 μl của dung dịch đã pha loãng (50 mg tinh dầu hòa tan trong
1 ml metanol); tỷ lệ chia dòng 1:50.

Các thông số vận hành khối phổ (MS) là điện thế ion hóa 70 eV; nhiệt độ nguồn ion 220oC,
khoảng khối lượng m/z 35-450.

Các thành phần tinh dầu được xác nhận bằng cách so sánh các dữ kiện phổ MS của chúng
với phổ chuẩn đã được công bố có trong thư viện NIST.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Bằng phương pháp cất lôi cuốn hơi nước, chúng tôi đã chiết xuất được tinh dầu trong lá
(0,23%) và vỏ cành (0,59%) cây Re đỏ. Tinh dầu thu được là chất lỏng màu vàng và có mùi
thơm tự nhiên.

Sử dụng phương pháp sắc ký khí (GC) và sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS), chúng tôi
đã xác định được thành phần hoá học tinh dầu lá và vỏ cành cây Re đỏ ở Khu bảo tồn thiên
nhiên Pù huống, tỉnh Nghệ An như sau (hình 1 và bảng 1).

Hình 1. Sắc ký đồ tinh dầu lá (A) và vỏ cành (B) cây Re đỏ

Bảng 1. Thành phần hoá học tinh dầu lá và vỏ cành cây Re đỏ
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Ghi chú: KI: Chỉ số Kovats (Kovats index); Vết < 0,1%
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Dẫn liệu bảng 1 cho thấy, thành phần hoá học tinh dầu từ các bộ phận lá và vỏ cành của
cây Re đỏ là một hỗn hợp gồm nhiều chất khác nhau của hydrocarbon, alcohol, aldehyde,
ketone và ester, trong đó tổng thành phần các hợp chất chứa oxy chiếm từ 85,37-88,11%. Trong
tổng số các hợp chất có chứa oxy thì monoterpene alcohols chiếm hàm lượng lớn (40,20-
66,89%), sesquiterpene aldehydes không thấy xuất hiện (bảng 2).

Bảng 2. Các nhóm hợp chất của tinh dầu lá và vỏ cành cây Re đỏ

Tổng số đã có 36 hợp chất đã được xác định ở tinh dầu từ vỏ cành, 38 hợp chất ở tinh dầu
từ lá trong đó chủ yếu là monoterpene chiếm từ 90,48-94,98% còn lại là các sesquiterpene. Thành
phần chính của tinh dầu là cis-geraniol (33,83-65,13%), cinnamaldehyde (2,55-40,99%), β-pinene
(1,13-1,58%), geranyl acetate (0,19-14,77%), caryophyllene (1,57-2,19%) và α-farnesene (0,29-
3,66%). Các thành phần có hàm lượng tương đối lớn như D-limonene, linalool,
hydrocinnamaldehyde, cinnamyl acetate, (-)-terpinen-4-ol, α-terpineol và germacrene D. Đáng
chú ý trong số các hợp chất chứa oxi, cis-geraniol và cinnamaldehyde chiếm hàm lượng lớn nhất,
đặc biệt ở vỏ cành cis-geraniol có hàm lượng 65,13% còn cinnamaldehyde ở lá chiếm 40,99%.

Việt Nam là một trong những nước trồng rất nhiều quế, hàng năm xuất khẩu hàng trăm
tấn quế vỏ và hàng chục tấn tinh dầu quế. Thực tế quế có nhiều loài khác nhau, trong đó có
3 loài được trồng từ lâu đời và có hàm lượng cinamaldehyde (thành phần chính có giá trị)
chiếm từ 80-95% [11], [14] là:

C. loureirii Nees gọi là Quế thanh, mọc hoang và được trồng ở nhiều địa phương như
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

C. cassia Nees gọi là Quế quảng hay Quế đơn, được trồng nhiều ở Lào Cai, Yên Bái,
Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế.

C. zeylanicum Nees gọi là Quế xây-lan (Xrilanca) hay Quế quảng được trồng rải rác ở
nhiều nơi như Bái Thượng (Thanh Hóa), Cổ Bạ (Nghệ An), các tỉnh Nam Trung Bộ, miền
Nam như Bà Rịa, Tây Ninh.
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Ngoài ra có nhiều loài quế mọc hoang, được khai thác tinh dầu và vỏ cành để bán quế
giả. Tinh dầu các loại quế này có hàm lượng cinamaldehyde thấp (dưới 60%), để lâu mau
hóa nhựa, mùi vị kém thơm [11], [14], điển hình như các loài:

C. tetragonum A. Chev gọi là Re đỏ, Quế đỏ, Quế nâu. Vỏ cành của loài quế này thường
bán ở các chợ tỉnh Hòa Bình, có vị chát, cay, mùi thơm nhẹ.

C. miobtusifobru Nees gọi là Quế lợn, cây to thẳng, còn được trồng để lấy gỗ ở Nghĩa Lộ,
Yên Bái. Vỏ cành để bán giả quế, đặc biệt có nhiều chất nhầy, mùi hắc, vị cay nhẹ, hơi ngọt.

C. caryophyllus Moore gọi là Quế rành, Quế re. Đây là loài mọc hoang rải rác ở các khu
rừng nước ta, dùng khai thác gỗ là chính. Vỏ cành được đem bán giả quế.

Trong nghiên cứu này, kết quả cũng cho thấy hàm lượng cinnamaldehyde có mặt trong
tinh dầu từ các bộ phận của Re đỏ chỉ chiếm từ 2,55-40,99% là thấp hơn nhiều so với tinh dầu
Quế đơn (C. cassia), Quế thanh (C. loureirii), Quế xaây-lan (C. zeylanicum) [11], [14].

Thành phần và hàm lượng các hợp chất trong tinh dầu cây Re đỏ ở các bộ phận khác
nhau khá nhiều. Trong vỏ cành có 36 hợp chất, trong khi đó ở lá là 38 hợp chất, một số hợp
chất có trong tinh dầu vỏ cành nhưng không thấy trong tinh dầu lá là: α-Phellandrene, γ-
muurolene, và ledol, ngược lại có một số chất có mặt trong tinh dầu lá nhưng chưa tìm thấy
trong vỏ cành, trong đó có những hợp chất chiếm hàm lượng đáng kể như: sabine (1,14%),
endo-borneol (0,59%), α-terpinolen (0,15%), δ-cadinene (0,18%) và nerolidol (0,15%). Mặt
khác cis-geraniol là thành phần chính ở vỏ cành (65,13%), còn cinnamaldehyde lại là thành
phần chính trong tinh dầu lá (40,99%).

4. Kết luận

Đã xác định được tinh dầu từ lá và vỏ cành cây Re đỏ thu hái tại Khu bảo tồn thiên nhiên
Pù Huống, tỉnh Nghệ An có 36-38 hợp chất, trong đó chủ yếu là các hợp chất monoterpene.
Thành phần chính của tinh dầu là cis-geraniol (33,83-65,13%), cinnamaldehyde (2,55-40,99%),
geranyl acetate (0,19-14,77%), α-farnesene (0,29-3,66%), caryophyllene (1,57-2,19%) và β-
pinene (1,13-1,58%). Các dẫn xuất chứa oxi chiếm hàm lượng cao (85,37-88,11%), đặc biệt
là hợp chất cis-geraniol và cinnamaldehyde./.
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Summary

Chemical compounds of the essential oils extracted from leaves and branch barks of
Cinnamomum tetragonum A. Chev in Pu Huong Nature Reserve, Nghe An province were
analyzed by GC (gas chromatography) and GC/MS (gas chromatography/mass spectrometry).
The results showed that 36-38 compounds were identified, mostly monoterpene. The domi-
nant components were cis-geraniol (33.83-65.13%), cinnamaldehyde (2.55-40.99%), geranyl
acetate (0.19-14.77%) α-farnesene (0.29-3.66%), caryophyllene (1.57-2.19%) and β-pinene
(1.13-1.58%). Oxygen derivatives are of high contents (85.37-88.11%), especially those of
cis-geraniol vaø cinnamaldehyde.

Key word: Cinnamomum tetragonum, monoterpene, cis-geraniol, cinnamaldehyde, es-
sential oil.
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